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Nghiên cứu sự tạo phức đơn và đa ligan trong hệ 
metylthymol xanh (MTX) - Ti(IV)-HX (HX: axit 

tactric)(H2Tar) (axit xitric)(H3Cit) bằng phương pháp 
trắc quang và ứng dụng phân tích 

Đến Tòa soạn 6-3-2007 

HỒ VIẾT QUý, ĐẶNG TRẦN XUÂN, VÕ TIẾN DŨNG 
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

 

SUMMARY 

The first time multiligand complex formation in the system of Methylthymolblue (MTB) 
Zr(IV)-HX (HX: tartaric acid, citric acid) has been investigated by spectro-photometric method. 
Complex optimal conditions, composition, mechanism, quantitative parameters of multiligand 
complexes have been determined. Application possibility of multiligand complexes in analytical 
chemistry has been considered. 

 
I - MỞ ĐẦU 

Hiện nay ở nước ta nhiều vùng mỏ titan 
đang được khai thác để sử dụng và xuất khẩu. 
Trong quặng titan thường chứa ziriconi. Việc 
xác định titan khi có mặt lượng lớn ziriconi luôn 
là đề tài được các nhà hoá học phân tích quan 
tâm. Phương pháp trắc quang là phương pháp 
cho phép nhận được kết quả có độ chính xác, độ 
nhạy và độ chọn lọc khá cao nếu tìm được các 
điều kiện thực nghiệm tối ưu cho sự tạo phức và 
chiết phức. 

Trong các công trình [1 - 3, 8] chúng tôi đã 
nghiên cứu sự tạo phức đơn và đa ligan trong hệ 
4-(2-pyridilazo)-rezocxin(PAR)-Ti(IV)-HX 
(HX: axit axetic, monocloaxetic) [2]; Xilen da 
cam (XDC)-Ti(IV)-H2O2 [3] và XDC-Ti(IV)-
HX (HX: axit axetic và các dẫn xuất của nó) 
[1]; XDC-Zr(IV)-axit tactric [8]. 

Trong bài báo này, chúng tôi thông báo các 
kết quả nhận được khi nghiên cứu sự tạo phức 
đơn và đa ligan trong các hệ  metylthymol xanh 
(MTX)-Ti(IV)-HX (HX: axit tactric, axit xitric) 
bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng phân 

tích. 

II - THỰC NGHIỆM 

1. Hóa chất và thiết bị 

- Dung dịch Ti(IV)được pha chế từ dung 
dịch gốc TiCl4 có độ sạch Pa, nồng độ chính xác 
được xác định bằng chuẩn độ EDTA dùng xilen 
da cam làm chỉ thị, pH = 2,0. 

- Dung dịch metyl thymol xanh (MTX) loại 
Pa pha trong nước cất hai lần theo lượng cân 
chính xác. 

- Dung dịch axit tactric, xitric loại Pa pha 
trong nước cất hai lần theo lượng cân chính xác. 

- Các dung dịch NaOH, HCl loại Pa được 
dùng để điều chỉnh pH thích hợp. 

- Thiết bị: 

Cân phân tích STARTORIUS có độ chính 
xác ±0,1 mg. 

Máy đo quang 160A.UV-Visble Recording 
SHIMADZU và máy JASCO-V-530 UV/Vis 
spectrophotometer (Nhật Bản). 



 402

Máy đo pH: PRECISA, pH 900 (Thụy Sĩ). 

Máy cất nước hai lần HAMILTON (Anh). 

2. Phương pháp nghiên cứu 

- Trong quá trình nghiên cứu lực ion được 
giữ cố định μ = 0,1 bằng KCl (loại PA). 

- Sau mỗi lần chỉnh pH dung dịch được đun 
sôi để tăng tốc độ tạo phức, để nguội đến nhiệt 
độ phòng, định mức băng nước cất hai lần có pH 
tương ứng. 

- Dùng phương pháp trắc quang. 

3. Xử lý kết quả 

Các thông số về cơ chế tạo phức, hệ số hấp 
thụ phân tử εp, đường chuẩn được xử lý thống kê 
bằng MS-EXCEL và được tính toán theo ngôn 
ngữ lập trình PASCAL trên cơ sở các số liệu 
thực nghiệm (α = 0,95). 

III - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

1. Kết quả nghiên cứu sự tạo phức đơn ligan 
trong hệ MTX-Ti(IV) 

Tóm tắt kết quả: λmax = 577 nm;  pHt− = 6,7 - 
7,5;  

Phức màu xanh xám có mật độ quang ổn 
định trong vài giờ sau khi đun sôi, để nguội đến 
nhiệt độ phòng và định mức. Tỉ lệ các cấu tử tạo 
phức Ti(IV) : MTX = 1:1. Phức đơn ligan, đơn 
nhân (xác định bằng ba phương pháp khác 
nhau). Khoảng nồng độ tuân theo định luật 
Beer: (0,1-4,5).10-5 M. 

Hệ số hấp thụ phân tử εp=(1,3±0,2).104 
(phương pháp Komar) [5]. 

Phương trình tổng quát của phản ứng tạo phức 
(qua việc xác định cơ chế phản ứng tạo phức): 

Ti(OH)4 + H3R
3-  [Ti(OH)3H2R]3- + H2O,   Kp 

Phương trình cơ chế tổng quát: 

-lgB = -lgKH + (4-n-i)pH            (1)     
với i = 0-4; n = 1-3. 

ở đây: 

)).().('(
)).().()((

6)(

DCB
EACCCC

B KRHKIVTi −−
=    (2) 

A = k1.k2...k4-i ; ki là hằng số thủy phân của 
Ti(IV) [4]. 
E = K4.K5...Kx; Ki là hằng số phân li axit của 
MTX [5]. 
C = K4.K5.K6; 

D = (1 + K6
-1.h + (K6K5)

-1.h2 + 
       + (K6K5K4)

-1.h3+...+(K6K5...K1)
-1.h6)  

B’ = (1+ k1h
-1+k1k2h

-2+...+k1k2k3k4h
-4) 

lgKp = 8,00±0,07; lgβ = 15,10±0,01. 

2. Kết quả nghiên cứu sự tạo phức đa ligan 
trong hệ MTX-Ti(IV)-HX (HX: axit 
tactric và axit sunfosalixilic) 

Hệ phức MTX-Ti(IV)- H2Tar 

Trên hình 1 ghi phổ hấp thụ electron của 
MTX và phức đa ligan MTX-Ti(IV)- H2Tar ở 
pH = 7,0  (đo so với nước). Phổ hấp thụ của 
MTX có 2 cực đại ở λmax

1 = 415 nm và λmax
2 = 

580 nm. Tuy nhiên khi đo mật độ quang của 
phức MTX-Ti(IV)- H2Tar so với MTX thì cực 
đại λmax

2 = 580 nm hoàn toàn bị triệt tiêu, còn 
cực đại λmax

1 = 415 nm còn lại rất nhỏ, không 
ảnh hưởng đến mật độ quang của phức MTX-
Ti(IV)-H2Tar.

Bảng 1: Các tham số quang học của các phức đơn, đa ligan MTX-Ti(IV)-H2Tar 

Dung dịch nghiên cứu pH λmax (nm) Δλmax (nm) 

MTX (1) 7,0 415 - 

MTX-Ti(IV) (2) 7,0 577 - 

MTX-Ti(IV)-H2Tar (3) so với H2O 7,0 599 184 

MTX-Ti(IV)-H2Tar (3') so với MTX 7,0 597 - 

Δλmax = 184 nm, tại pH = 7,0 MTX là thuốc thử rất tốt cho phép xác định trắc quang vi lượng 
Ti. ở giá trị pH = 7,0 phức đơn và đa ligan của Zr không hình thành. 
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Hình 1: Phổ hấp thụ electron của MTX và phức đa ligan MTX-Ti(IV)-H2Tar ở pH = 7,0 

CMTX = 6.10-5 M; CTi(IV) = 3.10-5 M; C H2Tar = 6,0.10-5 M 

(1): Phổ hấp thụ electron của MTX; (2): Phổ hấp thụ electron của MTX-Ti(IV); (3): Phổ hấp thụ electron của 
MTX-Ti(IV)-H2Tar; (3'): Phổ hấp thụ electron của MTX-Ti(IV) -H2Tar so với MTX 
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Hình 2: Sự phụ thuộc mật độ quang của phức đa ligan MTX-Ti(IV)- H2Tar vào pH 

 
Từ đồ thị ta thấy pHt− = 6,7 - 7,1. 

Hình 3 trình bày sự phụ thuộc mật độ quang 
của phức đa ligan vào nồng độ H2Tar. Đoạn đi 
xuống của đường cong sau lúc mật độ quang đạt 
giá trị cực đại có thể giải thích như sau: Khi 
tăng nồng độ H2Tar có phản ứng tạo phức cạnh 
tranh Ti(IV)-H2Tar không màu làm giảm nồng 
độ  phức đa ligan MTX-Ti(IV)-H2Tar. 

Tỉ lệ các cấu tử trong phức đa ligan được 
xác định bằng 3 phương pháp độc lập nhau 
(phương pháp tỉ số mol, hệ đồng phân tử, 
Staricbacbanel) [6] cho kết quả 
MTX:Ti(IV):H2Tar = 1:1:1, phức đa ligan, đơn 
nhân. 

Khoảng nồng độ phức tuân theo định luật 

Beer: (0,2-4,5).10-5 M 

Hệ số hấp thụ phân tử của phức MTX-
Ti(IV)-H2Tar xác định bằng phương pháp 
Komar [7] cho kết quả: εp = (3,00±0,01).104  

Nghiên cứu cơ chế tạo phức đa ligan  MTX-
Ti(IV)-H2Tar 

Từ các giản đồ phân bố của Ti(IV), MTX, 
H2Tar, dựa trên phương trình tạo phức đa ligan 
tổng quát kết hợp với các định luật tác dụng 
khối lượng, định luật bảo toàn nồng độ ban đầu 
cho kết quả phương trình tạo phức đa ligan 
MTX-Ti(IV)-H2Tar như sau: 

Ti(OH)4 + H3R
3- + HTar-   

[H2R Ti(OH)3Tar]5- + H+ + H2O;  Kp 
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C (H2Tar).105 M 

Hình 3: Sự phụ thuộc mật độ quang của phức đa ligan MTX-Ti(IV)-H2Tar vào nồng độ H2Tar 
 

pH 4,0 5,0 6,0 6,5 6,7 
Ai 0,38 0,46 0,536 0,574 0,595 
-lgB 24,957 25,891 27,035 27,660 27,944

 
Hình 4: Đồ thị phụ thuộc -lgB vào pH của dung dịch 

Việc xác định lgKP, lgβ của phức đa ligan MTX-Ti(IV)-H2Tar theo phương pháp Komar [7]  
(n = 5, α = 0,95) cho kết quả: lgKp = (6,20±0,03); lgβ = (23,90±0,07) 

2.2) Hệ phức MTX-Ti(IV)-H3Cit. Bằng phương pháp nghiên cứu tương tự như hệ MTX-
Ti(IV)- H2Tar ta thu được kết quả ghi ở bảng 3. 

Bảng 3: Các đặc trưng quang học của phức đơn, đa ligan trong hệ Ti(IV) so với MTX và H3Cit 

Dung dịch nghiên cứu pH λmax, nm Δλmax, nm 

MTX (1) 7,0 435 - 

MTX-Ti(IV) (2) 7,0 577 - 

MTX-Ti(IV)-H3Cit (3) so với H2O 7,0 590 155 

Δλmax=155 nm, MTX là thuốc thử rất tốt cho phép xác định trắc quang vi lượng Ti. 
Khoảng pH tối ưu 7,0 - 7,6 trong các thí nghiệm chúng tôi giữ pHt− = 7,3. 

Tỉ lệ các cấu tử trong phức đa ligan được xác định bằng 3 phương pháp độc lập nhau 
(phương pháp tỉ số mol, hệ đồng phân tử gam, Staric - Bacbanel) [6] cho kết quả MTX:Ti(IV): 
H3Cit=1:1:1, phức đa ligan, đơn nhân. 
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Phương trình tạo phức đa ligan MTX-Ti(IV)- H3Cit : 

Ti(OH)4 + H3R
3- + HCit2-  [H2R Ti(OH)3Cit]6- + H+ + H2O,    Kp 

Tính toán theo phương pháp Komar (n = 5, α = 0,95) cho kết quả lgKp = (3,80±0,07); lgβ = 
(23,60±0,02). 

3. Định lượng titan khi có mặt lượng lớn ziriconi 

Bảng 4: ảnh hưởng của Zr(IV) trong phép xác định trắc quang Ti(IV) 

CTi(IV).105 M 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
CZr(IV).105 M 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 140,0 160,0 
ΔAi 0,4870 0,4862 0,4850 0,4860 0,4902 0,4901 0,4890 
Sai sè, % - -0,164 -0,441 -0,205 +0,657 +0,637 +0,410 

 
Như vậy ở pH = 7,3 ta có thể xác định trắc 

quang Ti(IV) khi có mặt lượng lớn Zr(IV) 
(CZr(IV)/CTi(IV) = 80 lần) với sai số q = ±1%. 

IV - KẾT LUẬN 

1. Lần đầu tiên đã nghiên cứu sự tạo phức 
đơn và đa ligan trong các hệ MTX-Ti(IV), 
MTX-Ti(IV)-H2Tar, MTX-Ti(IV)-H3Cit bằng 
phương pháp trắc quang. 

2. Đã xác định được các điều kiện tạo phức 
tối ưu, thành phần của phức MTX-Ti(IV)-HmX = 
1:1:1, phức đa ligan và đơn nhân. Đã xác định 
được cơ chế tạo phức, các tham số định lượng 
của phức đơn và đa ligan: (p, lgKp, lg(, khoảng 
nồng độ tuân theo định luật Beer. 

3. Các phức đa ligan trong hệ nghiên cứu có 
nhiều ưu điểm hơn phức đơn ligan:  

ở pH tối ưu của các phức đa ligan của 
Ti(IV) thì phức tương tự của ziriconi(IV) không 
tạo ra. 

((max =155 nm, dùng MTX trong dạng 
phức đa ligan MTX-Ti(IV)-H3Cit rất thuận lợi 
cho phép đo quang. 

Các phức đa ligan có mật độ quang ổn định 
trong thời gian dài, có hằng số bền điều kiện lg( 
lớn, có hệ số hấp thụ phân tử lớn hơn nhiều so 
với phức đơn ligan cho phép dùng phức đa ligan 
không chỉ tăng độ chọn lọc mà còn tăng độ 
nhạy của phép xác định vi lượng titan. 

4. Có thể sử dụng phức đa ligan trong các hệ 
nghiên cứu để xác định vi lượng của titan trong 

các đối tượng phân tích có chứa lượng lớn 
ziriconi (CZr(IV)/CTi(IV) = 80 lần). 
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